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KẾ HOẠCH CÔNG TÁC BÁN TRÚ
NĂM HỌC 2017 - 2018

Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của Phòng GD&ĐT thành phố Uông Bí và các văn bản chỉ đạo của ngành về công tác bán trú;
 Căn cứ vào nhu cầu của phụ huynh học sinh và đề án đã được phê duyệt;
 Phù hợp với mô hình trường lớp bán trú và  học 2 buæi/ngµy;
 Đảm bảo sức khoẻ, thể lực để HS học tập và tham gia các hoạt động giáo dục tốt. BGH trường Tiểu học Phương Đông A đã lập kế hoạch cho công tác tổ chức bán trú như sau:

I. THỰC TẾ NHÀ TRƯỜNG
 1.Về học sinh
- Tổng số Học sinh toàn trường năm học 2017 - 2018 : 317 HS/ 10 lớp, trong đó có 224 HS sinh  của 10 lớp  ăn bán trú.
 2.Cơ sở vật chất phục vụ bán trú  
- Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tổ chức họp phụ huynh, cho phụ huynh đăng kí ăn bán trú, thành lập đoàn kiểm kê tài sản bán trú, đánh giá thực trạng, xây dựng đề án bổ sung cơ sở vật chất. Phô huynh bàn bạc thống nhất  bổ sung cơ sở vật chất cho bán trú để đảm bảo cho việc tổ chức chăm nuôi các cháu được tốt. 

II. KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN
 1. Nội dung quản lý:   Sau cuộc họp, Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh uỷ quyền cho nhà trường quản lí: 
- Quản lí sĩ số HS ăn bán trú( có danh sách kèm theo)
- Quản lí CSVC bán trú ( cán bộ phụ trách CSVS và Phó ban bán trú)                                                                           

- Quản lí chi- tiêu bán trú :  Phó ban, kế toán, thủ quỹ.
- Quản lí số lượng, chất lượng thực phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm: ytế, bếp trưởng, Phó ban bán trú.
- Quản lí khẩu phần ăn của HS : kế toán, bếp trưởng
 2. Biện pháp quản lý
-Ngay từ cuối năm học trước, nhà trường kiểm kê tài sản, CSVC phục vụ bán trú.
- Bổ sung, sửa chữa hoàn thiện CSVC phục vụ bán trú: hệ thống nước, sân , đường điện, bàn ghế, quạt, nồi, rổ rá, dao thớt. Tu sửa bếp ăn cho phù hợp, phụ huynh lớp 1bổ sung cặp lồng , thìa, ... cho HS.
-  Nhà trường kÝ hợp đồng với các nhà cung cấp thực phẩm có giấy phép kinh doanh và có kiểm định chất lượng, có hoá đơn đỏ, thời gian giao nhận thực phẩm: 6h45’ hàng ngày. 
- Chuẩn bị nhân sự và phân công rõ người, rõ việc cho công tác bán trú.
3. Bộ phận quản lý bếp ăn bán trú
- §/c Ngô Thị Huế - Hiệu trưởng- trưởng ban trực tiếp phụ trách công tác bán trú, đặt thực phẩm, hợp đồng thực phẩm, kiểm tra VSATTP.
- §/c Hà Kiên Định - Phó hiệu trưởng- phó ban trực tiếp phụ trách công tác bán trú, kiểm tra VSATTP, kiểm tra khẩu phần ăn của học sinh, nhận thực phẩm vào ngày thứ ba, ngày thứ năm, phụ trách lên thực đơn hàng ngày.
- §/c Phạm Thu Hà - Kế toán : Làm sổ sách chi tiêu bán trú hàng ngày, nhận thực phẩm vào ngày thứ tư, phối hợp lên thực đơn hàng ngày.

- §/c Ngô Thị Anh - y tế thủ quỹ: Kiểm tra VSATTP, lưu mẫu thức ăn, kiểm tra VSATTP hàng ngày, đầu giờ lấy số lượng HS ăn bán trú trong ngày của các lớp, thu tiền ăn, tiền phụ phí, theo dõi chất đốt, nhận thực phẩm hàng ngày vào thứ hai. 

4. Nhân viên phục vụ bán trú
- §/c Hoàng Thị Thuý - bếp trưởng: ĐiÒu hành mọi hoạt động của bộ phận nhà bếp theo kế hoạch chỉ đạo của ®/c BGH phụ trách bán trú; quản lÝ toàn bộ tài sản trong bếp; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống cháy nổ; chế biến thực phẩm, chia thức ăn cho học sinh; đảm bảo vệ sinh khu vực nhà bếp, nhà ăn và cùng tham gia nhận, kiểm tra chất lượng thực phẩm hàng ngày; nấu chính.
- §/c Nguyễn Thị Lan: phối hợp và thay mặt bếp trưởng điều hành công việc nhà bếp khi ®/c bếp trưởng đi vắng; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống cháy nổ; chế biến thực phẩm, chia thức ăn cho học sinh; đảm bảo vệ sinh khu vực nhà bếp; nấu phụ.

- Đ/c Cù Thị Lan: phối hợp và cùng thay mặt bếp trưởng điều hành công việc nhà bếp; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống cháy nổ; chế biến thực phẩm, chia thức ăn cho học sinh; đảm bảo vệ sinh khu vực nhà bếp; nấu phụ.

5. Quy định
* Đối với nhân viên nhà bếp
        - Thực hiện nghiêm túc:“Mười nguyên tắc vàng”;“Nội quy quy định của bếp ăn"
        -  Trang phục đúng qui định khi làm việc.       

        - Đảm bảo vệ sinh khi chế biến, chia khẩu phần và trong cả khi HS ăn.

        - Chế biến món ăn theo thực đơn cho hợp khẩu vị HS.

        - Hàng ngày lưu vật phẩm đã chế biến trong tủ lạnh. 
        - Đảm bảo vệ sinh khi chế biến, chia khẩu phần và trong cả khi học sinh ăn (Đeo khẩu trang, găng tay).
         - Hàng ngày lưu vật phẩm đã chế biến trong tủ lạnh. 
         - Thường xuyên lau chùi, đánh rửa, dọn dẹp khu vực nhà bếp và bàn ghế, nơi ăn của HS cho sạch sẽ.
         - Các nhân viên phục vụ phải được tập huấn kiến thức về VSTTP và khám sức khoẻ định kì.
* Đối với cán bộ, giáo viên chăm nuôi bán trú
           - Có cán bộ quản lý trông trưa cùng giáo viên: KT khẩu phần ăn, VSATTP, sĩ số.
- GV trông trưa phải nắm bắt sĩ số, báo cơm hàng ngày, hướng dẫn học sinh vệ sinh trước và sau khi ăn.
- Hướng dẫn HS vào vị trí ngồi ăn, quán xuyến, động viên HS ăn hết khẩu phần. 

- GV trông trưa phải quản lí học sinh ăn, ngủ (GV không được ngủ trưa).

- Sau khi HS ngủ dậy, GV phải sắp xếp bàn ghế, nhắc nhở học sinh chải đầu tóc cho gọn gàng, sạch sẽ.
          - Theo dõi tình hình HS ăn, ngủ trưa, bàn giao HS cho giáo viên dạy tiết 1 buổi chiều, có gì bất thường phải báo cáo ngay với Ban giám hiệu để xử lý kịp thời.

         - Nhân viên y tế phải ở lại chăm sóc sức khỏe cho học sinh và xử lý khi có vấn đề về sức khỏe học sinh.
6. Chế độ họp
           - Họp đột  xuất khi có vấn đề về bán trú. Họp định kì 1lần/ tháng .
 Nơi nhận:                    

 - HT ( b/c)                                                                                P.HIỆU TRƯỞNG  
 - CBGVNV ( t/h)

 - Lưu: NT           
                                                                                              Hà Kiên Định
	stt
	Họ và tên
	HỌC SINH, LỚP 
	Ghi chó

	1
	Nguyễn Thị Hoa
	31 HS lớp1A1
	Trông trưa

	2
	Nguyễn Phương Thảo
	35 HS lớp1A2
	Trông trưa

	3
	Đặng Thị Duân
	27 HS lớp 2A1 và 7 HS lớp 5A2
	Trông trưa

	4
	Hà Thị Lâm
	26 HS lớp 2A2
	Trông trưa

	5
	Nguyễn Thị Duyên
	26 HS lớp 3A1 và 10 HS lớp 3A2
	Trông trưa

	6
	Phạm Xuân Thành
	22 HS lớp 4A1 và 13 HS lớp 4A2
	Trông trưa

	7
	Nguyễn Thị Hằng
	21 HS lớp 5A1 và 9 Hs lớp 3A2
	Trông trưa

	8
	Ngô Thị Anh
	Y tế
	Trực trưa

	9
	 Ngô Thị Huế

Hà Kiên Định
	CBQL
	Quản lý chung


DANH SÁCH CB – GV TRÔNG BÁN TRÚ NĂM 2017 - 2018
Kế hoạch cụ thể
	Tháng
	Nội dung công việc
	Kết quả

	8. 2017

	- Cho học sinh các lớp đăng ký ăn bán trú.
- Họp phụ huynh thống nhất mức ăn, phụ phí cho bán trú.
- Mua sắm cơ sở vật chất phục vụ bán trú.

- HĐ thực thùc phÈm. Hợp đồng người nấu.
- Thành lập ban chỉ đạo công tác bán trú.
	………………………….
………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

	9. 2017
	- Xây dựng nội quy bếp ăn

- Phân công công việc cho từng thành viên

- Phân giáo viên trông trưa , chăm sóc HS

- Lên thực đơn theo tuần 
- Ổn định chỗ ăn ngủ cho học sinh bán trú.

+ Ăn: Theo khối lớp, theo lớp
+ Ngủ: Theo khối lớp học, theo lớp
- Kiểm tra số lượng và chất lượng thực, thực phẩm.
· Kiểm tra khâu chế biến thức ăn.

· Kiểm tra khâu chia cơm, chia thức ăn cho học sinh.
· Kiểm tra nề nếp học sinh ăn.

· Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

· Kiểm tra phòng ngủ của học sinh

· Cuối tuần vệ sinh, cọ rửa nhà bếp cùng các vật dụng trong bếp.

· Cuối tháng giặt vỏ gối, chiếu, phơi ruột gối
	………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….
………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

	10. 2017
	-  Kiểm tra số lượng và chất lượng lương thực, thực phẩm.
- Lên thực đơn hàng ngày.
- Kiểm tra khâu chế biến thức ăn.

- Kiểm tra khâu chia cơm, chia thức ăn
· Kiểm tra nề nếp học sinh ăn.
· Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

· Kiểm tra phòng ngủ của học sinh

· Cuối tuần VS , cọ rửa nhà bếp cùng các vật dụng trong bếp.

· Cuối tháng giặt vỏ gối, chiếu, phơi ruột gối
	………………………….
………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

…………………………

	11. 2017

	-   Lên  thực đơn ăn hàng ngày, tuần.
-   Kiểm tra số lượng và chất lượng lương thực, thực phẩm.
· Kiểm tra khâu chế biến thức ăn.

· Kiểm tra khâu chia cơm.

· Kiểm tra nề nếp ăn trưa.
· Kiểm tra nề nếp học sinh ăn.

· Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

· Kiểm tra phòng ngủ của học sinh

· Cuối tuần vệ sinh, cọ rửa nhà bếp cùng các vật dụng trong bếp.

· Cuối tháng giặt vỏ gối, chiếu, phơi ruột gối

* Chuẩn bị chăn ấm cho học sinh đắp mùa đông.
	………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….
………………………….

………………………….

	12. 2017
	- Lên thực đơn ăn trong ngày, tuần.
-   Kiểm tra số lượng và chất lượng lương thực, thực phẩm.
· Kiểm tra khâu chế biến thức ăn.

· Kiểm tra khâu chia cơm.

· Kiểm tra nề nếp ăn trưa.
· Kiểm tra nề nếp học sinh ăn.

· Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

· Kiểm tra phòng ngủ của học sinh

· Cuối tuần vệ sinh, cọ rửa nhà bếp cùng các vật dụng trong bếp.

· Cuối tháng giặt vỏ gối, chiếu, phơi ruột gối
* Kiểm kê CSVC của nhà bếp.
	………………………….

………………………….
………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

	1. 2018
	-   Kiểm tra số lượng và chất lượng lương thực, thực phẩm

· Kiểm tra khâu chế biến thức ăn.

· Kiểm tra khâu chia cơm.

· Kiểm tra nề nếp ăn trưa
· Kiểm tra nề nếp học sinh ăn.

· Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

· Kiểm tra phòng ngủ của học sinh

· Cuối tuần VS, cọ rửa nhà bếp cùng các vật dụng trong bếp.

· Cuối tháng giặt vỏ gối, chiếu, phơi ruột gối
	………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

	2. 2018
	-   Kiểm tra số lượng và chất lượng lương thực, thực phẩm

· Kiểm tra khâu chế biến thức ăn.

· Kiểm tra khâu chia cơm.

· Kiểm tra nề nếp ăn trưa

· Kiểm tra nề nếp học sinh ăn.
· Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.
· Kiểm tra phòng ngủ của học sinh

· Cuối tuần VS, cọ rửa nhà bếp cùng các vật dụng trong bếp.

· Cuối tháng giặt vỏ gối, chiếu, phơi ruột gối

* Dọn phòng ăn, ngủ, phun thuốc muỗi trước khi nghỉ Tết.
	………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

	3. 2018

	-    Kiểm tra số lượng và chất lượng lương thực, thực phẩm

· Kiểm tra khâu chế biến thức ăn.

· Kiểm tra khâu chia cơm.

· Kiểm tra nề nếp ăn trưa

· Kiểm tra nề nếp học sinh ăn.
· Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

· Kiểm tra phòng ngủ của học sinh

· Cuối tuần VS, cọ rửa nhà bếp cùng các vật dụng trong bếp.

· Cuối tháng giặt vỏ gối, chiếu, phơi ruột gối
	………………………….

………………………….
………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

	4. 2018
	-   Kiểm tra số lượng và chất lượng lương thực, thực phẩm

· Kiểm tra khâu chế biến thức ăn.

· Kiểm tra khâu chia cơm.

· Kiểm tra nề nếp ăn trưa

· Kiểm tra nề nếp học sinh ăn
· Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

· Kiểm tra phòng ngủ của học sinh

· Cuối tuần VS, cọ rửa nhà bếp cùng các vật dụng trong bếp.

· Cuối tháng giặt vỏ gối, chiếu, phơi ruột gối
	………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….
………………………….

………………………….

	5. 2018
	-   Kiểm tra số lượng và chất lượng lương thực, thực phẩm

· Kiểm tra khâu chế biến thức ăn.

· Kiểm tra khâu chia cơm.

· Kiểm tra nề nếp ăn trưa

· Kiểm tra nề nếp học sinh ăn.

· Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

· Kiểm tra phòng ngủ của học sinh

· Cuối tuần VS, cọ rửa nhà bếp cùng các vật dụng trong bếp.

· Cuối tháng giặt vỏ gối, chiếu, phơi ruột gối

* Kiểm kê CSVC bán trú cuối năm.
	………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….
………………………….

………………………….

…………………………
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